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Ths. Nguyễn ngọc hùng 

 

 

rung Quốc là một quốc gia 
thống nhất đa dân tộc, trong 
đó Tây Tạng là vùng đất 

không chia cắt của Trung Quốc, cũng 
như người Tạng là một bộ phận quan 
trọng trong cộng đồng các dân tộc Trung 
Hoa. Tây Tạng có lịch sử lâu đời và nền 
văn hóa đặc sắc. Người Tạng sống trên 
cao nguyên rộng lớn từ thế hệ này qua 
thế hệ khác trong hàng nghìn năm qua. 
Trong môi trường tự nhiên tương đối khắc 
nghiệt, người Tạng đã chứng tỏ sức sống 
mãnh liệt của mình và ước muốn xây 
dựng một cuộc sống hạnh phúc. Trong quá 
trình phát triển, người Tạng đã xây dựng 
một nền văn hóa đặc sắc và phong phú 
thông qua sức sáng tạo của con người nơi 
đây cũng như qua quá trình giao lưu, 
tương tác với người Hán, các dân tộc ít 
người khác và các dân tộc ở vùng Tây và 
Nam á. Qua nhiều thế kỷ, nền văn hóa 
Tây Tạng đã trở thành một tài sản quý 
báu của Tây Tạng nói riêng và Trung 
Quốc nói chung, trở thành một trong 
những trụ cột tinh thần của người Tạng.  

Tháng 9-2008, Chính phủ Trung Quốc 
đã chính thức công bố Sách Trắng với 
nội dung về chính sách của Trung Quốc 
đối với việc bảo tồn và phát huy nền văn 
hóa Tây Tạng. Tây Tạng có vị trí và vai 
trò quan trọng đối với sự ổn định và phát 
triển của Trung Quốc, chính vì vậy duy 
trì sự ổn định và phát triển ở Tây Tạng 
là một trong những ưu tiên hàng đầu 
trong chính sách dân tộc nói riêng và 
chiến lược phát triển đất nước nói chung 
của Trung Quốc. Bài viết này muốn giới 
thiệu một vài nét về Tây Tạng và chính 
sách của Trung Quốc đối với việc bảo tồn 
và phát huy nền văn hóa Tây Tạng, qua 
đó duy trì sự ổn định và phát triển của 
Tây Tạng.  

I.  Vài nét về Tây Tạng 

Tây Tạng nằm trên cao nguyên 
Thanh - Tạng, khu vực được cho là cao 
nhất thế giới, cao trung bình trên 4200m. 
Phần lớn dãy Himalaya nằm trong địa 
phận Tây Tạng. Đỉnh cao nhất của dãy 
núi này - đỉnh Everest, nằm trên biên 

T 
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giới với Nepal. Khí hậu ở đây rất khô, 
kéo dài suốt 9 tháng trong năm. Có 
những dãy núi tuyết vĩnh cửu cao 5.000 - 
7.000m.  Nhiệt độ thấp gần như kéo dài 
quanh năm trong khu vực này, khiến 
không loài cây nào có thể sống được 
ngoài một vài bụi cây rậm và thấp.  Gió 
mùa từ ấn Độ Dương gây ra một số ảnh 
hưởng ở phía Đông Tây Tạng. Phía Bắc 
Tây Tạng có nhiệt độ cao trong mùa hè 
và rất lạnh về mùa đông. 

Kinh tế của Tây Tạng chủ yếu dựa 
vào nền nông nghiệp tự cung tự cấp.  Vì 
hạn chế đất trồng trọt nên chăn nuôi 
đã trở thành ngành nghề chính. Trong 
những năm gần đây, du lịch đã dần trở 
thành một ngành kinh tế quan trọng đối 
với Tây Tạng, được chính quyền trung 
ương và địa phương ủng hộ. Tuyến 
đường sắt Thanh - Tạng, tuyến đường 
sắt cao nhất thế giới được xây dựng để 
kết nối khu vực này với phần còn lại của 
Trung Quốc dài tới 1956 km nối tỉnh 
Thanh Hải với Tây Tạng được Chính 
phủ Trung Quốc tuyên bố hoàn thành 
vào ngày 15-10-2005 và chính thức đưa 
vào vận hành từ ngày 1-7-2006, giúp cho 
việc giao thương giữa Tây Tạng và vùng 
trung tâm Trung Quốc trở nên thuận 
tiện hơn.  

 Tây Tạng là trung tâm truyền thống 
của Phật giáo Tây Tạng, một dạng đặc 
biệt của Mật Tông (Vajrayana). Phật 
giáo đứng đầu trong các tôn giáo và 
mang đậm dấu ấn trong văn hóa Tây 
Tạng- Mật Tông là một tông phái của 
Phật giáo với văn hóa và phong cách đa 
dạng như Quán Đảnh, Trì Chú cùng với 
các vị  Đạt Lai Lạt Ma (Phật sống) được 

nhiều người tôn thờ. Phật giáo Tây Tạng 
không những được phổ biến ở Tây Tạng 
mà nó còn là tôn giáo thịnh hành ở Mông 
Cổ và phổ biến mạnh trong tộc người 
Buryat ở miền Nam Siberia. Tây Tạng 
cũng là quê hương của một tôn giáo 
nguyên thủy gọi là Bon (Bon). Người 
Tạng nói và viết bằng tiếng Tạng. 

Tây Tạng có nhiều danh lam thắng 
cảnh và một số phong tục tập quán lạ. 
Điển hình trong các phong tục là làm 
Mạn Đà La, tức là các vòng tròn bằng 
cát nhuộm màu để làm ra đủ loại hình 
thù hay và đẹp. Cung điện Polota, trước 
đây là nơi ở của các Đạt Lai Lạt Ma, 
đã được UNESCO công nhận là di sản 
thế giới. Ngoài ra vùng đất này còn có 
nhiều tu viện, đền thờ, nơi sinh hoạt tôn 
giáo và các lễ hội khác mang đậm dấu ấn 
Tây Tạng.  

Văn hóa của người Tây Tạng ảnh 
hưởng rộng lớn tới các quốc gia láng 
giềng như Bhutan, Nepal, các khu vực 
kề sát của ấn Độ như Sikkim và Ladakh, 
và các tỉnh kề bên của Trung Quốc mà ở 
đó Phật giáo Tây Tạng là tôn giáo chủ 
yếu. Đây cũng là nơi bắt nguồn của 
những dòng sông lớn, cái nôi của những 
nền văn minh lớn như sông ấn, sông 
Hằng ở ấn Độ và sông Trường Giang, 
sông Hoàng Hà ở Trung Quốc. 

Lịch sử của Tây Tạng trước đây khá 
phức tạp vì đã nhiều lần tách ra nhập 
vào với các triều đại Trung Quốc cũng 
như trong giai đoạn đầy biến động của 
lịch sử Trung Quốc những năm đầu thế 
kỷ 20. Đến năm 1951, quân đội Trung 
Quốc tiến vào giải phóng Tây Tạng và 
năm 1959, tính đến nay là tròn 50 năm, 
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Trung Quốc tiến hành cuộc cải cách hòa 
bình dân chủ ở Tây Tạng. Năm 1965, 
Tây Tạng chính thức trở thành một khu 
tự trị trực thuộc chính quyền Trung 
ương Trung Quốc.  

II. Chính sách của Trung Quốc 
trong việc bảo tồn và phát huy 
văn hóa Tây Tạng 

Có thể nói, Tây Tạng chiếm một vị trí 
đặc biệt quan trọng trong chính sách của 
Trung Quốc. Tháng 9-2008, Chính phủ 
Trung Quốc đã chính thức công bố Sách 
Trắng về bảo tồn và phát huy nền văn 
hóa Tây Tạng, với những mục tiêu, giải 
pháp và kết quả chủ yếu sau:  

1. Tăng cường học tập, sử dụng và 
phát triển ngôn ngữ và chữ viết của Tây 

Tạng.  

Nhận thức tiếng Tạng là một bộ phận 
trong đại gia đình ngôn ngữ Hán Tạng, 
trong hàng ngàn năm qua tiếng Tạng 
đã là một công cụ quan trọng trong việc 
giao tiếp và lưu giữ các giá trị văn hóa 
Tây Tạng, Chính phủ Trung Quốc trong 
hơn nửa thế kỷ qua, đặc biệt từ cuộc 
cách mạng dân chủ ở Tây Tạng năm 
1959 đã đặc biệt coi trọng và tạo điều 
kiện để người Tạng bảo tồn và phát huy 
ngôn ngữ của mình, cả ngôn ngữ nói và 
viết. Hiến pháp Trung Quốc cũng như 
Luật về khu vực tự trị dân tộc thiểu số 
của Trung Quốc đều ghi nhận rõ điều 
này. Kể từ năm 1965, cả tiếng Tạng và 
tiếng Hán được sử dụng rộng rãi trong 
các văn bản pháp luật chính thức ở các 
cấp chính quyền ở Tây Tạng. Ngôn ngữ 
Tạng và Hán được sử dụng song song 

trong các văn bản có đóng dấu của cơ 
quan nhà nước, các thư từ trao đổi, biển 
hiệu của các cơ quan chính quyền, các 
hướng dẫn trên đường phố… Ngôn ngữ 
Tạng cũng được phát triển trên nhiều 
phương diện. Kể từ năm 1984, một hệ 
thống xử lý ký tự tiếng Tạng tương thích 
với tiếng Hán và tiếng Anh đã được 
nghiên cứu và phát triển, và cho đến 
năm 1997, một bảng mã ký tự tiêu 
chuẩn quốc tế đã được công nhận bởi Tổ 
chức Tiêu chuẩn quốc tế (ISO), đưa bảng 
mã ký tự tiếng Tạng trở thành ngôn ngữ 
dân tộc thiểu số đầu tiên ở Trung Quốc 
được công nhận tiêu chuẩn quốc tế. Hiện 
nay, Trung Quốc có hơn 15.000 giáo viên 
song ngữ Hán - Tạng và trên 10.000 giáo 
viên dạy tiếng Tạng ở Tây Tạng. Đài 
Phát thanh nhân dân Tây Tạng có tới 42 
chương trình phát bằng tiếng Tạng, với 
21 giờ mỗi ngày phát tin tức bằng ngôn 
ngữ địa phương. Đài Truyền hình Tây 
Tạng cũng có các chương trình bằng 
tiếng Tạng. Lĩnh vực báo chí cũng rất 
phát triển, hiện có 14 tạp chí và 10 tờ 
báo tiếng Tạng ở Tây Tạng, còn trên 20 
tạp chí bằng tiếng Hán của Trung Quốc 
có phiên bản bằng tiếng Tạng. Thông 
qua các hình thức báo chí xuất bản, 
tiếng Tạng và chữ viết Tạng được bảo 
tồn và phát huy, phục vụ cho công tác 
nghiên cứu cũng như lưu giữ các giá trị 
văn hóa lịch sử của Tây Tạng. Việc ứng 
dụng công nghệ thông tin và mạng 
Internet toàn cầu cũng cung cấp những 
nền tảng mới cho việc học tập, sử dụng 
và phát triển ngôn ngữ Tây Tạng. Người 
Tây Tạng giờ đây có thể đọc, nghe, xem 
các thông tin trong nước và quốc tế, tiếp 



  Trung Quốc với việc bảo tồn… 

Nghiên cứu Trung Quốc số 12(100) - 2009 71 

cận được với các nguồn thông tin đa 
dạng hơn.  

2. Kế thừa, bảo tồn và phát huy các di 
sản văn hóa của Tây Tạng 

Tây Tạng có nền văn hóa lâu đời, với 
nhiều di tích vật thể và phi vật thể có 
giá trị đặc sắc. Theo thống kê, đến cuối 
năm 2006, có ít nhất 2.330 di tích ở Tây 
Tạng đã được Trung Quốc đưa vào danh 
sách xem xét để duy trì và bảo tồn, trong 
đó đã xác định được 35 di tích đặt dưới 
sự quản lý trực tiếp của trung ương, 112 
di tích dưới sự quản lý của chính quyền 
khu tự trị, 182 di tích dưới sự quản lý 
của chính quyền các huyện. Cung điện 
Potala nằm trong danh sách các di sản 
văn hóa thế giới đã được UNESCO công 
nhận. Ngoài ra còn có các đền Jokhang 
và Norbulingka cũng là những di tích 
nổi tiếng của Tây Tạng. Kể từ những 
năm 1980, Chính phủ Trung Quốc 
đã dành một phần ngân sách thích đáng 
để giúp cho công tác bảo tồn các di tích 
văn hóa ở Tây Tạng. Trung Quốc đã đầu 
tư hơn 300 triệu Nhân dân tệ để giúp 
Tây Tạng sửa chữa tu bổ và mở cửa hơn 
1.400 tu viện Phật học cho công chúng 
đến tham quan và thực hành nghi lễ tôn 
giáo. Riêng đối với cung điện Potala, từ 
năm 1989 - 1994, Trung Quốc đã chi số 
tiền 55 triệu Nhân dân tệ và cung cấp 
nhiều vàng, bạc và các vật liệu quý hiếm 
khác để tu bổ cung điện này. Trong kế 
hoạch từ năm 2006 - 2010, Chính phủ 
Trung Quốc sẽ dành ngân sách 570 triệu 
Nhân dân tệ cho việc sửa sang tu bổ 22 
di tích danh lam thắng cảnh quan trọng 
ở Tây Tạng. Các hoạt động văn hóa nghệ 
thuật ở Tây Tạng cũng phát triển mạnh. 

Các đoàn nghệ thuật ở Tây Tạng đã biểu 
diễn hàng ngàn buổi phục vụ hàng triệu 
khán giả trong vùng, giành nhiều giải 
thưởng cấp quốc gia. Các hoạt động giao 
lưu văn hóa nghệ thuật cũng diễn ra 
thường xuyên giữa Tây Tạng và các đoàn 
nghệ thuật của các quốc gia khác. Theo 
thống kê, trong 30 năm qua, Chính phủ 
Trung Quốc đã tạo điều kiện cho tổng 
cộng 360 đoàn đại biểu văn hóa nghệ 
thuật với 4.320 diễn viên, nghệ sĩ Tây 
Tạng đi thăm và biểu diễn ở các nước Mỹ, 
Canada, Nga… Về phía nước ngoài, 
đã có trên 200 nghệ sĩ từ 30 nước và khu 
vực đến thăm và biểu diễn ở Tây Tạng.  

Bên cạnh đó, Chính phủ Trung Quốc 
cũng quan tâm xây dựng các cơ sở văn 
hóa phục vụ cho người dân Tây Tạng. 
Trung Quốc đã xây dựng một mạng lưới 
các cơ sở văn hóa công cộng bao gồm 12 
thư viện lớn hiện đại, 2 bảo tàng, 6 
trung tâm biểu diễn nghệ thuật đa chức 
năng, 37 trung tâm văn hóa cấp huyện, 
550 phòng sinh hoạt văn hóa cấp xã thôn. 
Những cơ sở này đã giúp cho người dân 
Tây Tạng có điều kiện thuận lợi để 
hưởng thụ các giá trị văn hóa đương đại 
cũng như nâng cao tri thức, đồng thời 
vẫn giữ được những nghi lễ sinh hoạt 
văn hóa tôn giáo của mình.  

3. Tôn trọng tín ngưỡng tôn giáo và 
phong tục tập quán địa phương 

Trung Quốc cho rằng, trước đây, 
người dân Tây Tạng sống trong chế độ 
chính trị thần quyền, giống như thời 
châu Âu trung cổ. Tầng lớp trên của 
xã hội đại diện bởi Đạt Lai Lạt Ma, kiểm 
soát chính trị, kinh tế, văn hóa trong 
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toàn xã hội, kể cả việc sống chết của 
người dân (được ví với việc được nhận 
“tấm vé” đi lên thiên đàng của những tín 
đồ Phật tử). Sau khi giải phóng Tây 
Tạng, Trung Quốc vẫn coi Phật giáo Tây 
Tạng là tín ngưỡng tôn giáo của đại bộ 
phận người dân khu tự trị Tây Tạng, là 
một bộ phận quan trọng của nền văn hóa 
và lịch sử Tây Tạng, nhưng có định 
hướng để tôn giáo cùng góp phần xây 
dựng xã hội phát triển. Chính phủ 
Trung Quốc đã dành sự quan tâm cho 
việc xây dựng, tu sửa các thiền viện, nơi 
tu hành và sinh hoạt tôn giáo phục vụ 
người dân nơi đây. Hiện nay, Tây Tạng 
có trên 1.700 cơ sở thờ tự sinh hoạt tôn 
giáo, với trên 46.000 tăng ni. Chính phủ 
Trung Quốc cũng thành lập Học viện 
Phật giáo ngôn ngữ Tạng để giúp đào tạo, 
nâng cao kiến thức cho các tăng ni, chức 
sắc cao cấp trong Phật giáo Tây Tạng. 
Hơn 100 các chức sắc cấp cao, các vị tu 
hành lâu năm đã tham gia học tập và 
nghiên cứu ở Học viện này.  

Trung Quốc cũng dành nguồn lực cho 
việc sưu tập và bảo quản các kinh sách, 
tài liệu Phật giáo của Tây Tạng. Các 
phòng sưu tập và in ấn kinh sách Phật 
trong các thiền viện vẫn hoạt động đều 
đặn. Các hoạt động lễ hội tôn giáo, tín 
ngưỡng của người Tây Tạng cũng được 
phục hồi và sinh hoạt thường xuyên. Kể 
từ năm 1980, hơn 40 lễ hội văn hóa tôn 
giáo của Tây Tạng đã được phục hồi và 
tổ chức thường xuyên, như các lễ hội 
Sakadawa, Shoton… lễ mừng năm mới 
của Tây Tạng, lễ hội tắm rửa (Bathing 
Festival), lễ hội được mùa Ongkor 
(Bumper Harvest) Festival, lễ hội đua 

ngựa… Hơn 50 năm qua, người Tây 
Tạng và các cộng đồng dân tộc thiểu số 
khác cùng sống trên mảnh đất này 
đã lưu giữ những trang phục truyền 
thống, các đồ trang sức, tục ăn kiêng 
cũng như kiểu cách nhà ở, nơi cư trú. ở 
Tây Tạng, người ta cũng có thể chứng 
kiến cảnh người dân thực hành các nghi 
lễ tôn giáo thành kính trước Đức Phật 
ngay trên các đường phố theo đúng nghi 
thức riêng của người dân nơi đây, hoặc 
thậm chí nhiều gia đình còn mở các 
phòng thực hành nghi lễ tại nhà, mời các 
vị chức sắc tôn giáo đến làm lễ. Các bức 
bích họa, tượng, điêu khắc, kinh sách, 
các đồ nghi lễ tôn giáo, điện thờ Phật… ở 
Tây Tạng đều được sửa chữa và bảo vệ.  

4. Phát triển giáo dục đào tạo, khoa 
học kỹ thuật  

Trước đây, ở Tây Tạng không có nhiều 
trường học và cơ hội tiếp cận với giáo dục 
chỉ dành cho các thành viên của gia đình 
tầng lớp trên trong xã hội. Kể từ khi hòa 
bình giải phóng Tây Tạng năm 1951 đến 
nay, Nhà nước Trung Quốc đã tiến hành 
thực thi nhiều biện pháp nhằm phát 
triển giáo dục ở Tây Tạng. Chính sách 
phát triển toàn diện giáo dục ở Tây Tạng 
là nhằm giúp cho Tây Tạng đẩy nhanh 
tốc độ phát triển, đuổi kịp với nhịp độ 
phát triển chung của Trung Quốc. Trước 
đây, giáo dục ở Tây Tạng rất hạn chế, 
người dân không tiếp cận được. Kể từ 
năm 1952 đến nay, Trung Quốc đã đầu 
tư hàng nghìn tỷ Nhân dân tệ nhằm xây 
dựng cơ sở hạ tầng giáo dục, thu hút 
giáo viên, thực hiện giáo dục miễn phí 
bắt buộc. Tính từ năm 1952 -2007, 
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Trung Quốc đã đầu tư tổng cộng hơn 22 
nghìn tỷ Nhân dân tệ cho lĩnh vực giáo 
dục ở Tây Tạng. Nhiều địa phương khác 
trong nước cũng được huy động dành 
những sự trợ giúp cho Tây Tạng như 
giúp đỡ về nguồn nhân lực, trang thiết bị, 
tài chính… Hiện ở Tây Tạng có 884 
trường tiểu học, 94 trường trung học với 
gần nửa triệu học sinh. Tỷ lệ mù chữ ở 
Tây Tạng đã giảm từ trên 95% trước đây 
chỉ còn dưới 5% hiện nay. Tây Tạng cũng 
có nhiều trường trung cấp dạy nghề, 6 
trường cao đẳng và đại học với 27.000 
sinh viên. Nhiều sinh viên trong số này 
sẽ tiếp tục được học đại học hoặc cao hơn 
ở các trường đại học thuộc các tỉnh 
thành phát triển hơn ở Trung Quốc.  

Về lĩnh vực khoa học kỹ thuật, hiện ở 
Tây Tạng có 42 viện nghiên cứu khoa học, 
56 nhóm học giả nghiên cứu ở nhiều lĩnh 
vực, 140 cơ sở nghiên cứu ở các cấp khác 
nhau về kỹ thuật nông nghiệp và chăn 
nuôi… Số chuyên gia khoa học có trên 
42.000 người ở nhiều ngành khác nhau, 
với số người thuộc dân tộc Tạng và các dân 
tộc thiểu số khác chiếm tới 74%. Từ năm 
2000 - 2007, Tây Tạng đã hoàn thành 613 
đề tài nghiên cứu khoa học quan trọng, 
trong đó có 148 đề tài cấp quốc gia.  

Trên lĩnh vực nghiên cứu về Tây Tạng 
cũng có những bước phát triển lớn. Hiện 
ở Trung Quốc có trên 50 học viện nghiên 
cứu về Tây Tạng, bao gồm trung tâm 
nghiên cứu Tây Tạng Trung Quốc với trên 
3.000 chuyên gia và học giả về Tây Tạng. 
Nghiên cứu về Tây Tạng trở thành một 
chuyên ngành nghiên cứu chuyên sâu ở 
Trung Quốc cũng như trong cộng đồng 
nghiên cứu về Tây Tạng trên thế giới.   

Kết luận 

Tây Tạng có vị trí địa chính trị đặc 
biệt quan trọng đối với sự ổn định và 
phát triển của Trung Quốc. Năm nay, 
Trung Quốc kỷ niệm 50 năm cuộc cải 
cách hòa bình dân chủ ở Tây Tạng. Tuy 
nhiên, tình hình Tây Tạng còn nhiều 
diễn biến phức tạp, liên quan đến các 
hoạt động đòi độc lập của lãnh tụ tinh 
thần Tây Tạng Đạt Lai Lạt Ma, dẫn đến 
vụ việc bạo động hồi tháng 3-2008 khiến 
Chính phủ Trung Quốc phải đau đầu. 
Qua nghiên cứu chính sách của Trung 
Quốc cùng với những con số dẫn chứng 
cụ thể có thể thấy, Trung Quốc đã nhận 
rõ bài học phải coi trọng việc bảo tồn và 
phát huy nền văn hóa Tây Tạng, một 
trong những biện pháp quan trọng để 
giúp ổn định Tây Tạng, qua đó ổn định 
toàn bộ khu vực phía Tây rộng lớn nhưng 
còn kém phát triển của Trung Quốc. Quan 
tâm đến đời sống văn hóa, tinh thần của 
người dân các dân tộc thiểu số, đặc biệt ở 
những vùng có vị trí chiến lược cũng là bài 
học mà các nước có đông dân tộc cùng sinh 
sống cần phải coi trọng./.  
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